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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Giáo trình này sử dụng làm tài liệu giảng dạy nội bộ trong Khoa Công nghệ Cơ khí - 

Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh 

Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh không sử dụng và không cho phép bất kỳ cá 
nhân hay tổ chức nào sử dụng giáo trình này với mục đích kinh doanh. 

Mọi trích dẫn, sử dụng giáo trình này với mục đích khác hay ở nơi khác đều phải được 
sự đồng ý bằng văn bản của Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh.                        
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LỜI GIỚI THIỆU 

Trong những năm qua, dạy nghề đã có những bước tiến vượt bậc cả về số lượng và 
chất lượng, nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp đáp ứng nhu 
cầu xã hội. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới, lĩnh vực cơ khí chế 
tạo nói chung và ngành cắt gọt kim loại nói riêng ở Việt Nam  đã có những bước phát triển 
đáng kể. 

Chương trình khung quốc gia nghề cắt gọt kim loại đã được xây dựng trên cơ sở phân 
tích nghề, phần kỹ thuật nghề được kết cấu theo các môđun. Để tạo điều kiện thuận lợi cho 
các cơ sở dạy nghề trong quá trình thực hiện, việc biên soạn giáo trình kỹ thuật nghề theo theo 
các môđun đào tạo nghề là cấp thiết hiện nay. 

 Mô đun Phay bào rãnh là mô đun đào tạo nghề được biên soạn theo hình thức tích hợp 
lý thuyết và thực hành. Trong quá trình thực hiện, nhóm biên soạn đã tham khảo nhiều tài liệu 
nguội cơ bản trong và ngoài nước, kết hợp với kinh nghiệm trong thực tế sản xuất.  

 Mặc dù có rất nhiều cố gắng, nhưng không tránh khỏi những khiếm khuyết,  rất mong 
nhận được sự đóng góp ý kiến của độc giả để giáo trình được hoàn thiện hơn. 

                         Xin chân thành cảm ơn! 

                                                                           

 Bắc Ninh, ngày    tháng     năm 2017 

Tham gia biên soạn 

Các Giáo viên khoa CN Cơ khí 
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Bài  1 

Sử dụng đầu phân độ vạn năng 

  1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc, công dụng của đầu phân 

độ vạn năng 

   1.1. Công dụng 

- Phay các rãnh trên mặt ngoài của chi tiết dạng trục 

như: Chế tạo các dụng cụ cắt dao phay, dao doa, dao khoét, 

ta rô, răng môđun, rãnh then hoa,.. 

- Phay các cạnh của các chi tiết đa dạng, đa diện, các 

chi tiết tiêu chuẩn: đầu đinh ốc, cạnh đai ốc, đai ốc xẻ 

rãnh, rãnh và rãnh then hoa ở mặt đầu, khớp răng, đầu 

chuôi ta rô,.. 

- Phay các rãnh trên đầu mút của các chi tiết dạng trụ 

như: Răng đầu mút ở dao phay mặt đầu, răng đĩa ly hợp,. 

- Quay chi tiết theo theo chu kỳ quanh trục của nó một 

góc nhất định (chia các phần bằng nhau, không bằng nhau và 

các góc) 

- Quay chi tiết liên tục khi gia công các loại rãnh 

xoắn ốc, hoặc răng xoắn bánh răng nghiêng, bánh vít,. 

  1.2.  Phân loại 

- Đầu phân độ thông dụng, giản đơn sử dụng bánh vít và 

trục vít 

- Đầu phân độ vạn năng có sử dụng đĩa chia và loại 

không dùng đĩa chia 

- Đầu phân độ quang học 

- Đầu phân độ trục vít bánh vít loại có 1 trục chính, 

loại có 2, 3 trục chính (nhưng thường sử dụng loại phân độ 

có trục vít bánh vít loại một trục chính). 

       Ngoài ra đầu phân độ vạn năng còn được phân loại 

theo kích thước như:  

- Theo kích cỡ bàn máy phay (căn cứ vào đế đầu phân độ) 
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Hình 30.1.1. Đầu phân độ vạn năng 

- Theo kích thước chính của đầu phân độ là đường kính 

lớn nhất của chi tiết có thể được gia công trên đó. (ví 

dụ: 160, 200, 250,.) 

  1.3. Cấu tạo (hình 30.1.1) 

        Đầu phân độ vạn năng: Võ đầu phân độ (thân) được 

đúc bằng gang, hệ thống truyền động chính bằng cơ cấu giảm 

tốc: Trục vít ăn khớp với bánh vít (hình 30.1.1) là loại 

đầu phân độ vạn năng. Thân (10) được gắn lên đế gang (20), 

được nối liền với hai cánh cung (9). Khi cần nới lỏng các 

đai ốc ta có thể xoay thân đi một góc theo thang chia độ 

với du xích (12). Đầu được lắp chặt với bàn máy bằng bu 

lông nhờ hai rãnh phía dưới đế nằm song song với trục 

chính (đáy của đế thường có hai căn định vị nằm sít trượt 

vào rãnh chữ T của bàn máy). Trong thân trục chính có lỗ 

thông suốt, ở đầu trước lắp mũi tâm (21), trong trường hợp 

sử dụng mâm cặp thì mâm cặp được lắp vào phần côn có ren 

(7). Phia trước tay quay có lắp đĩa chia (14), đĩa này 

thường có hai mặt và các mặt có những vòng tròn được chia 

các lỗ (đồng tâm). Số lỗ của các mặt cũng tùy thuộc vào 

nhà thiết kế (nhưng thường không quá 66 lỗ). Cũng có các 

loại đĩa đầu nhỏ thường được chia một măt ví dụ như: Đĩa 1 
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có các vòng lỗ là: 15, 16, 17, 18, 19, và 20;  đĩa 2 có 

các vòng lỗ là:  21, 23, 27, 29, 31, và 33;  đĩa 3 có các 

vòng lỗ là:  37, 39, 41, 43, 47, và 49. Mũi tâm (4) của ụ 

sau dùng để đỡ chi tiết trong quá trình phay và việc lắp 

chặt ụ sau cũng tương tự như đầu trước. Ngoài ra còn thấy 

có giá đỡ tâm (luynét) dùng để đỡ những chi tiết có độ 

cứng vững thấp, trong thân (23) được lắp một trục vít có 

thể dịch chuyển nhờ đai ốc (5) có đầu đỡ chữ V (6). Đầu V 

được giữ nhờ vít hãm (22). 

 1.4. Nguyên lý làm việc 
       Do cấu tạo trục vít một đầu mối ăn khớp với bánh 
vít 40 răng nên khi ta quay trục vít một đầu mối được một 

vòng thì bánh vít quay được một răng tương đương với 
40
1
 

vòng, và khi trục vít quay được 2 vòng thì bánh vít quay 

được 2 răng tương đương với 
40
2
vòng. Vậy ta có tỷ số 

truyền động là:  i =
40
1
. Trong trường hợp trục vít có k 

đầu mối thì tỷ số truyền động sẽ là: i =
40
k
. Trong đó: 

             i  - là tỷ số truyền động giữa bánh vít và 

trục vít 

k  - là trục vít một đầu mối 

          40 - là số răng của bánh vít  

      Vậy muốn bánh vít quay được 1 vòng thì trục vít quay 

được 40 vòng. Ta rút ra công thức tổng quát sau:  

               n =
z
N
.   

 ở đây:  n - là số vòng quay của tay quay đầu phân độ. 

N - là đại lượng đặc trưng cho đầu phân độ (được thể 

hiện bằng số răng bánh vít.) 

 Z - là số phần cần chia. 

 1.5. ứng  dụng  

   1.5.1. Chia độ đơn giản. 

  Ví dụ 1: Để chia đường tròn ra 4 phần đều nhau. 
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Giải: Để thực hiện chia 4 phần đều nhau ta áp dụng công 

thức:   n = 
z
N
. Thay số vào ta có:   n = 

4
40
 = 10.  Như 

vậy n bằng 10 vòng chẵn. 

Vậy muốn chia đường tròn ra 4 phần đều nhau ta chỉ việc 

quay tay quay 10 vòng chẵn. 

  Ví dụ 2:  Muốn chia đường tròn ra 6 phần bằng nhau. 

Giải: Ta áp dụng công thức; 

n = 
z

40
. Thay số vào ta có: n = 

6
40
 = 6 . 

6
4
 = 6. 

3
2
. 

  ở  đây 6 số vòng chẵn, còn 
3
2
 là phần lẻ. Ta sử dụng 

hàng lỗ của đĩa chia để chia hết cho 3  và các số lỗ đó 

là: 15,18, 21, 27, 33.  Nếu sử dụng đĩa 1 có vòng lỗ là 

với số 15 thì ta có: 
15
10
. ở đây 10 là 

số lỗ cần xoay, 15 là số vòng lỗ. Như vậy muốn chia 6 phần 

đều 

 nhau thì ta quay tay quay đi một khoảng bằng:      

Bài tập ở lớp:  

Hãy chia các phần đều nhau biết: 

 z = 12, z = 13, z =16, z = 24, z = 29. 

 1.5.2. ứng dụng chia phức tạp 

  1.5.2.1. Nguyên tắc 

         Phương pháp chia độ đơn giản chỉ chia được các 

vòng tròn ra các phần bằng nhau mà số phần chia có các số 

vòng lỗ trong các đĩa chia chia hết cho mẫu số sau khi đã 

rút gọn. Gặp trường hợp số phần chia không thể thực hiện 

bằng cách chia đơn giản ta phải sử dụng nguyên tắc của 

phương pháp chia phức tạp nghĩa là: Kết hợp hai lần chia 

độ đơn giản. Nguyên tắc này được thực hiện với số phần cần 

chia của từng bước mà có số vòng lỗ chia hết cho các số 
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phần cần chia. Nội dung của công việc được thực hiện như  

sau:  

   - Lần 1 quay tay quay đi một số lỗ đã được tính toán 

khi đĩa chia cố định. 

   - Lần 2 nới vít hãm quay tay quay cùng đĩa chia chậm 

rãi cùng chiều hay ngược chiều với lần quay 1 sao cho lần 

quay 2 thêm hoặc bớt đi một số vòng lỗ hoặc một số lỗ đã 

được tính toán.  

 Với công thức tổng quát: 
2

2

1

140
n
H

n
H

z
±=  

Trong đó: 

               + Phần lẽ thêm:   
2

2

1

140
n

H

n

H

z
+=       (1) 

             + Phần lẽ bớt:       
2

2

1

140
n

H

n

H

z
-=         (2) 

Trong đó: 

          H1  - số lỗ thực hiện trong bước một bằng cách 

chia độ đơn giản 

 H2  - số lỗ thực hiện trong bước hai bằng cách chia độ 

đơn giản 

 n1  - số lỗ trên hàng lỗ trên đĩa chia thực hiện 

trong bước một 

 n2  - số lỗ trên hàng lỗ trên đĩa chia thực hiện 

trong bước hai 

          z   - là số phần cần chia 

1.5.2.2. Cách chia  

        Trên (hình 30.1.2) trình bày cấu tạo đầu phân độ 

sử dụng phương pháp chia phức tạp. Để chia bằng cách này 

ta có thể phân tích số phần cần chia z ra hai thừa số, 

nhưng phải theo nguyên tắc là: 

                                      z1  x z2. = z  
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Với dụng ý sao cho z1  và  z2. là ước số của số lỗ trên 

hàng lỗ có sẵn chia hết cho số z đã chọn. Đặt  
2

2

1

140
z
H

z
H

z
±=  

 (với z1  x z2. = z). Rót ra 40 = z2H1 + z1H2, hoặc 40 = z2H1 

- z1H2..   

            40 = z2H1 ±  z1H2 

z2H1 = 40 ±  z1  

Suy ra: H1 = 
2

140

z

z-
 

Chọn H2 = 1 lúc này chúng ta đưa giá trị của H1 và H2 vào 

công thức  tổng quát ta có: 

21

1 140
zz

H
z

±=  

Làm cho 
2

1
z
 lớn lên sao cho z2 tương ứng với một số lỗ của 

một vòng lỗ nào đó vậy khi chọn z1 hay z2 thì bản thân các 

vòng lỗ của đĩa chia đã chia hết. 

 Kết quả:  

     - Bước một quay tay quay (6) đi H1 lỗ trên hàng lỗ z1 

khi chi tiết được gá trên trục chính (2) 

     - Bước hai nới vít hãm (3) quay cả tay quay và đĩa 

cùng chiều, hay ngược chiều với giá trị của H2 trên z2. 

Khi thực hiện bước hai này phải cố định bằng một vị trí 

nhất định (mũi nhọn M hình 30.1.2). 

Hình 30.1.2. Sử dụng chốt cắm 
khi chia phức tạp 



10 
 

Ví dụ: Chia z bằng 77 phần dều nhau, ta thực hiện bước 

bù:   

11.7
7

11.7
33

11.7
40

77
40

+== = 
33
3

21
9
+  

Trong đó 33 + 7 = 40 và 7 . 11 = 77. Như vậy bước một ta 

quay 9 lỗ trên vòng lỗ 21; bước 

hai quay tay quay và đĩa cùng 

chiều với 3 lỗ trên vòng lỗ 33. 

                Như vậy: 

  

1.5.3. ứng dụng chia góc 

   1.5.3.1. Nguyên tắc 

       Trong các trường hợp muốn chia các phần mà không 

thể xác định theo cách chia đã nêu ở trên, hoặc yêu cầu 

phải chia các phần bằng các góc tương ứng thì ta phải sử 

dụng  nguyên tắc chia theo trị số góc. Dựa vào cấu tạo 

trục vít một đầu mối ăn khớp với bánh vít 40 răng, nên khi 

trục vít quay được một vòng thì bánh vít quay được một 

răng tương ứng với 90. Vậy muốn bánh vít quay được một 

vòng tương đương với 3600 thì tay quay mang trục vít phải 

quay đủ 40 vòng. Từ đó ta suy ra công thức tổng quát: 

                                                  

9360
40

0

aa
==

x
n   

 Trong đó:  n - số vòng quay của trục vít 

       a - góc cần chia 

   1.5.3.2. Cách chia 

Ví dụ: Muốn chia các phần có góc tương ứng là 70. 

Giải: áp dụng công thức: 
9360

40
0

aa
==

x
n  thay số vào ta có: 

18
14

9
7

360
740
0

0

===
x

n hoặc
27
21
,. 

Ta chọn vòng lỗ 18 hoặc vòng lỗ 21 ta có:  
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  1.6. Giới thiệu đầu phân độ quang học 

        Đầu phân độ quang học được dùng khi dùng chia độ 

đặc biệt chính xác, ngoài ra  còn dùng cho việc kiểm tra 

việc chia độ. Theo thiết kế thì đầu phân độ quang học cũng 

giống như đầu phân độ cơ khí. Ngoài cấu tạo theo nguyên 

tắc cơ khí ra, phía trên đầu phân độ có lắp kính hiển vi. 

Trong hệ quang học của kính hiển vi có thang cố định và 

mức chia rất nhỏ và được tính bằng phút, 
4
1
phút. Góc quay 

của trục chinh cũng được xác định như trường hợp chia trực 

tiếp bằng đầu phân độ cơ khí theo công thức a = 
z

0360
. Nếu 

cho biết bước chia đo trên một vòng tròn xác định, thì góc 

quay a được xác định theo công thức:    a = 
D

P
p

0360
 

       ở  đây  - a là góc quay (độ) 

               - p bước chia, đo trên đường tròn có đường 

kính D (mm) 

Khi dùng đầu phân độ quang học, nên nhớ rằng các góc quay 

kế tiếp nhau được cộng gộp lại cho nên cần phải lập trước 

một bảng đầy đủ tất cả các góc quay trục chính của đầu 

chia độ.  

Hình 30.1.3. Đầu phân độ quang học 
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      Trên (hình 30.1.4) Thân (4) và trục (11) lắp cố định 

với mặt bích (3) mặt bích (3) có thể quay được, góc quay 

đọc trên tấm thủy tinh (7) gắn ở trục (11), trên đó được 

khắc 3600. Trên đỉnh có kính nhìn. Để có được chính xác 

cao người ta khắc thước chia vạch thành 60 phần bằng nhau, 

mỗi vạch ứng với một phút. Muốn phôi nằm xiên một góc α, 

phải quay trục của đầu chia một góc α. Như vậy muốn chia 

phôi thành số phần Z bằng nhau, ta có thể sử dụng công 

thức: α =
Z

0360
  

Trong đó:  - α  - Góc quay của đầu chia 

                 - Z  - Số phần cần chia trên phôi. 

    Ví dụ:  Muốn chia ra z = 51 phần thì bảng cần có 50 

dòng, ta thực hiện: 

 - Quay lần quay thứ nhất a1 = 70 030 32’ 

 -  Quay lần quay thứ hai a2 = 140 07’ 040 vv..)  

  1.7. Giới thiệu đầu phân độ nhiều trục. 

Hình 30.1.4. Đầu phân độ 
nhiều trục 
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        Đầu chia độ nhiều trục (trục chính) sử dụng có 

hiệu quả khi gia công với chi tiết nhỏ có số lượng nhiều. 

Có các đầu chia độ hai, ba hoặc có bốn trục chính để chia 

trực tiếp và các đầu chia độ phức tạp hơn dùng để gia công 

trục xoắn ốc, bánh răng côn vv. Trên (hình 30.1.4)  là đầu 

phân độ có 3 trục chính có công dụng chung. Trục giữa (1) 

chuyển động nhờ tay quay (5). Khi trục ngoài nhận chuyển 

động từ trục giữa qua bộ bánh răng (2). Vòng quay của trục 

chính được xác định theo đĩa (3). Mẫu phụ (4) dùng tính 

nhanh số vòng quay của trục chính. Tay quay (10) dùng để 

điều khiển chốt định vị đàn hồi (8). Cả 3 trục chính được 

kẹp chặt ở vị trí làm việc bằng cách quay tay quay (9). 

Tay quay này kẹp trên bánh lệch tâm (7) để nâng đồng thời 

cả ba chốt (6), các nòng của ụ động được kẹp chặt cũng 

bằng phương pháp đó. Như vậy đầu phân độ thẳng đứng cũng 

có các kết cấu tương tự.                      

2. Sử dụng đầu phân độ vạn năng. 

TT  Nội dung công việc Dụng cụ, 

thiết bị 

Yêu cầu kỹ 

thuật 

1  Chuẩn bị dụng cụ và 

nơi làm việc 

 Đầu phân 

độ, cây 

vạch, phấn 

màu 

 Đầy đủ, an 

toàn và sạch 

sẽ 

2  Làm vệ sinh và tra dầu 

mỡ vào những nơi cần 

thiết.  

 Bơm dầu, 

bơm mỡ, giẻ 

lau. Một số 

dụng cụ cầm 

tay 

 Đầy đủ đúng 

quy trình 

3  Thực hiện các bước 

tháo và lắp đĩa chia 1, 

2, 3... 

 Cờ lê, tuốc 

nơ vít 

các đĩa chia 

 Đúng trình 

tự 

4  Cách sử dụng dẽ quạt  Cờ lê, tuốc  Đúng quy 
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nơ vít, 

dẽ quạt 

trình 

5 Tính toán chia các phần 

bằng nhau theo cách 

chia đơn giản và cách 

chia phức tạp. 

 Máy tính cá 

nhân, giấy 

viết... 

 Chính xác và 

đầy đủ 

6  Chọn số lỗ và số vòng 

lỗ phù hợp với số phần 

Z. 

đĩa chia Phù hợp với 

số phần cần 

chia 

7  Gá phôi, rà phôi và 

lấy tâm (tức là tìm 

điểm cao nhất trên 

đường tròn). 

 

- Đầu phân 

độ, phôi 

chia. 

- Đài vạch 

dấu 

Đúng và đều 

8 Thực hành chia các phần 

đều nhau 

 Đầu phân 

độ, phôi 

chia. 

Đúng, đều, 

đủ, cân tâm 

9  Kiểm tra  Đếm bằng 

thước vạch 

và dưỡng 

kiểm tra  

Độ sai lệch 

cho phép 
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Bài 2 

phay rãnh  

  1. Yêu cầu kỹ thuật của rãnh suốt và rãnh kín                                            

1.1. Giới thiệu chung 

        Rãnh là cái vết được tạo bởi nhiều mặt phẳng hoặc 

mặt định hình. Dựa theo hình dạng người ta chia rãnh ra 

các loại rãnh (hình 30.2.1 a, b, c, d, ®, e) và các dạng 

rãnh: Rãnh suốt, rãnh kín một đầu, rãnh kín hai đầu. Việc 

gia công rãnh là một trong những nguyên công được thực 

hiện trên máy phay. Với các loại rãnh có những yêu cầu kỹ 

thuật khác nhau và các yêu cầu kỹ thuật này phụ thuộc vào 

công dụng của chi tiết, dạng sản xuất, độ chính xác về 

kích thước, về vị trí tương quan và độ bóng bề mặt. Những 

yêu cầu kỹ thuật này ảnh hưởng đến cách chọn phương pháp 

gia công.  

1.2. Các điều kiện kỹ thuật khi gia công các loại rãnh 

suốt, rãnh kín. 

   -  Đúng kích thước:  Kích thước thực tế với kích thước 

được ghi trên bản vẽ như: Chiều rộng, chiều sâu,. 

Hình 30.2.1. Các loại rãnh 
đơn giản 

a) Rãnh vuông; b) Rãnh đáy 
nhọn; 

  c) Rãnh chữ v; d) Rãnh 
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Hình 30.2.2. Quan hệ giữa đường kính 
dao, 

 đường kính moayơ và chiều sâu cắt t. 

   -  Sai lệch hình dạng hình học: Sai lệch về biên dạng, 

mặt phẳng không vượt quá phạm vi cho phép bởi độ không 

phẳng, độ không thẳng, hoặc không nhẵn. 

   -  Sai lệch về vị trí tương quan: Là sai lệch giữa rãnh 

so với các mặt hoặc các kích thước khác như rãnh được đối 

xứng và song song với đường trục của chi tiết hình trụ,.. 

   -  Độ nhám đạt yêu cầu. 

 2. Phương pháp phay rãnh suốt và rãnh kín 

2.1. Phay rãnh bằng dao phay đĩa.  

2.1.1 Chọn kích thước dao  

      Để thực hiện phay rãnh bằng dao phay đĩa ta chú ý 

đến mối quan hệ cắt (hình 30.2.2). Khi cần phay rãnh có 

chiều rộng (b) ta sử dụng dao phay đĩa có chiều rộng dao 

(B), còn chiều sâu (t) được xác định bằng 
2

1dD -  ≥ t + 6 (mm). Ta 

quan sát (bảng 30.1). 

Bảng 30.1. Quan hệ giữa đường kính moayơ và đường kính lỗ 

dao phay 

(d - Đường kính lỗ dao; d1 - Đường kính moay¬) 

d d1 d d1 d d1 

13 21 16 25 22 35 

27 40 32 48 40 58 

2.1.2. Phân loại và công dụng 
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    Dao phay đĩa dùng để gia công mặt phẳng, bậc và 

rãnh. Dao phay đĩa được phân ra hai loại: - Dao phay răng 

liền  

         - Dao phay răng chắp. 

   Dao phay rãnh dạng đĩa chỉ có răng trên phần trụ dùng 

để phay các rãnh cạn và nhỏ. Chủ yếu là loại dao phay đĩa 

ba mặt cắt, loại dao này có răng trên phần trụ và cả hai 

mặt đầu, được dùng để gia công các rãnh sâu hơn. Để cải 

thiện điều kiện cắt, dao có răng nghiêng lần lượt ngược 

chiều nhau (nghĩa là một răng của dao có rãnh nghiêng 

phải, còn răng kề nó có rãnh nghiêng trái). Vì thế loại 

dao này được gọi là dao ba mặt có rãnh khác chiều nhau. 

Nhờ kết cấu của loại dao này nên thành phần lực cắt dọc 

trục của các răng phải và răng trái triệt tiêu lẫn nhau. 

Nhược điểm chính của loại dao này là kích thước chiều rộng 

của dao giảm sau khi mài dao theo mặt đầu.  

    2.1.3. Điều chỉnh dao phay đĩa ba mặt cắt để đạt chiều 

sâu cắt 

      Để gá dao chính xác theo chiều sâu cho trước, ta sử 

dụng các phiến tỳ chuyên dùng, (hình 30.2.3) trình bày sơ 

đồ gá dao có sử dụng các phiến tỳ. Phiến tỳ 1 là một tấm 

thép tôi phẳng (hình 30.2.3a) hoặc hình thước góc (hình 

30.2.3b) được kẹp vào thân đồ gá. Giữa phiến tỳ và dao 

phay người ta đăt cữ so dao 2 có chiều dày từ 3 - 5 mm để 

tránh lưỡi dao 3 chạm vào bề mặt phiến tỳ đã được nhiệt 

luyện. Nếu gia công một bề mặt nào đó bằng 2 bước (thô và 

tinh) và gá dao bằng 1 phiến tỳ thì nên dùng các cữ so dao 

có chiều dày khác nhau. 

    B - chiều rộng của dao phay (mm) Khi chỉnh máy để gia 

công rãnh, việc gá dao đúng vị trí so với chi tiết gia 

công đóng một vai trò rất quan trọng. Nếu sử dụng đồ gá 

chuyên dùng thì vị trí của chi tiết so với dao được xác 

Hình 30.2.3. Sử dụng cữ so dao để phay 
rãnh bằng dao phay ba mặt cắt 
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định bằng chính đồ gá. Mặt khác để xác vị trí tương đối 

giữa dao và chi tiết gia công bằng việc bố trí các cử chỉ 

trên máy phay ngang ở các vị trí chuyển động bàn dao ngang 

và bàn dao đứng hoặc bằng êke (4), dưỡng kết hợp với khối 

V. Trên (hình 30.2.4.a) ta có kích thước (S). 

 S = T +
22
BD

+                      

    ở đây: 

    T - chiều rộng cạnh của êke (mm) 

    D - đường kính trục (mm) 

 

     Để gá dao, cần phải đặt dao theo hướng ngang bảo đảm 

kích thước (S). Kích thước (S) này được kiểm tra bằng 

thước cặp. Sau đó đặt êke sang mặt khác của chi tiết 

(đường chấm  trên, và cũng kiểm tra kích thước (S). Nếu 

kích thước (S) sau 2 lần kiểm tra bằng nhau (chỉ số trên 

thước cặp trùng nhau) tức là dao đã gá đúng vị trí. Để gá 

nhanh và chính xác, dùng đồ gá như (hình 30.2.4.b) dao 

phay đĩa (1) đặt vào chỗ khuyết của khối V hai mặt, (khối 

V được bố trí trên mặt trụ của chi tiết gia công (3). Độ 

chính xác về vị trí của rãnh then phụ thuộc vào độ đồng 

tâm của các rãnh hình chữ  V trên khối V để định tâm rãnh. 

  2.1.4. Các bước tiến hành phay 

Hình 30.2.4. Sử dụng đồ gá để xác định vị trí 
dao trên trục. a) Dùng êke; b) Dùng dưỡng 
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    a. Chuẩn bị máy, vật tư, thiết bị 

    - Chọn máy, thử máy kiểm tra độ an toàn về điện, cơ, 

hệ thống bôi trơn, điều chỉnh các hệ thống trượt của bàn 

máy. 

    - Chọn phôi và kiểm tra phôi (vạch dấu nếu cần) 

    - Chọn êtô, hay thay đổi đồ gá phù hợp  

    - Sau khi đọc bản vẽ phải xác định được mặt cần cắt, 

số lần gá, số lần cắt, phương pháp kiểm tra. 

    - Chọn và sắp xếp nơi làm việc 

   b. Gá phôi và rà phôi 

    - Chọn chuẩn gá 

    - Gá, rà hiệu chỉnh phôi và xiết chặt 

    c. Chọn dao, gá và và hiệu chỉnh dao. 

    - Chọn dao phay: Dao phay ba mặt cắt 

    - Gá dao trên trục nằm ngang, xiết nhẹ, điều chỉnh và 

xiết chặt dao 

    d. Chọn tốc độ cắt  

     Tra bảng 29.5.2;3. 

    e. Chọn chiều sâu cắt.  

    f. Chọn phương pháp tiến dao.  

     Theo hướng tiến dọc 

   g. Phay rãnh  

   h. Kiểm tra kích thước, độ phẳng, độ nhám, độ song song 

và vuông góc giữa các rãnh và các mặt. 

   Dùng giũa làm sạch cạch sắc, kiểm tra đúng kỹ thuật. 

  2.2. Phay rãnh bằng tổ hợp dao phay đĩa. 

     Khi gia công một nhóm chi tiết giống nhau có nhiều 

bậc, hai hoặc nhiều rãnh, có thể dùng tổ hợp dao phay. Để 

đạt kích thước yêu cầu giữa các bậc và các rãnh, người ta 

dùng các ống bạc định vị vào giữa các dao trên trục gá, 

các ống bạc đó có các kích thước khác nhau, để tạo thành 

giá trị của khoảng cách giữa hai rãnh đối xứng (xem bài 
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Hình 30.2.5. Cắt rãnh 
bằng dao phay ngón 

29.3). Ngoài ra còn phay rãnh bằng tổ hợp dao phay có sử 

dụng phiến tỳ, cữ và các bước thực hiện giống như phay 

rãnh bằng dao dao phay ba mặt cắt.  

  2.3.  Phay rãnh bằng dao phay ngón.  

  2.3.3.1. Chon dao  

       Rãnh thường được gia công 

bằng dao phay ngón trên máy phay 

ngang và máy phay đứng để phay những 

dạng rãnh mà dao phay đĩa khó thực 

hiện. Dao phay ngón có đuôi hình trụ 

và đuôi hình côn được chế tạo với 

răng trung bình và răng lớn. Dao 

phay răng trung bình dùng để gia 

công tinh và nửa tinh, còn dao phay 

răng lớn dùng để phay thô. (Dao phay ngón thô và các răng 

tù dùng để gia công thô phôi đúc, phôi rèn tự do, v.v.). 

       Dao phay ngón bằng hợp kim cứng có hai loại: Dao 

gắn bằng các vành răng hợp kim cứng có đường kính 10 - 

20mm và dao gắn các miếng răng hình xoắn ốc có đường kính 

16 - 50mm. Hiện nay các nhà máy dụng cụ đang sản xuất dao 

phay ngón liền hợp kim cứng có đường kính 3 -10mm và dao 

phay ngón có phần làm việc bằng hợp kim cứng hàn vào đuôi 

dao bằng thép. Đường kính dao loại này từ 14á18mm, số răng 

là 3. Dùng dao phay hợp kim cứng đặc biệt có hiệu quả đối 

với thép đã qua nhiệt luyện và thép khó gia công. Độ chính 

xác của rãnh theo chiều rộng khi gia công kích thước phụ 

thuộc vào độ chính xác của dao và độ cứng vững của máy, độ 

đảo của dao sau khi kẹp trên trục chính. Nhược đIểm của 

dao này là kích thước giảm khi bị mòn và sau khi mài sắc. 

Kích thước đường kính bị thay đổi và do đó sẽ ảnh hưởng 

đến chiều rộng của rãnh gia công. Để đạt kích thước chính 

xác theo chiều rộng của rãnh có thể phay làm 2 bước: Thô 
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và tinh. Khi phay tinh, dao phay chỉ cắt theo chiều rộng 

và như vậy kích thước được đảm bảo trong thời gian dài và 

việc kẹp dao phay ngón trên mâm cặp có cơ cấu điều chỉnh 

lệch tâm cũng làm tăng đáng kể độ chính xác và tuổi thọ 

của dao. Trong quá trình gia công rãnh bằng dao phay ngón, 

phoi phải được thoát lên phía trên theo các rãnh xoắn để 

bề mặt gia công không bị phá hoại và các răng của dao 

không bị gãy. Điều này chỉ có thể đạt được khi phương của 

rãnh xoắn trùng với chiều quay của dao tham khảo (Bảng 

chọn chiều quay của trục chính được trình bày ở môđun 29). 

 2.3.2. Sử dụng dao phay ngón để phay các loại rãnh 

    a) Điều chỉnh dao phay ngón. 

 

     Để thực hiện phay rãnh bằng dao phay ngón việc điều 

chỉnh máy xác định tâm, chiều sâu cắt khi gá dao, ta từ từ 

nâng bàn máy lên để chi tiết chạm vào dao và ta dịch 

chuyển bàn máy theo phương dọc cho dao khẽ chạm vào chi 

Hình 30.2.6. Sơ đồ điều chỉnh 
dao phay ngón hướng tâm và xác 
định lượng dịch chuyển khi phay 
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tiết lúc đó ta dịch chuyển bàn máy để chi tiết thoát khỏi 

dao. Sau đó dịch bàn máy theo phương ngang để dao thoát 

khỏi chi tiết, rồi lại nâng lên một đoạn bằng H (hình 

30.2.6) 

                                      H = 
22
Dd

+  

     ở đây: 

     H - lượng chuyển dịch của bàn máy theo phương thẳng 

đứng (mm) 

     d - đường kính trục (chi tiết gia công) (mm) 

     D - đường kính dao phay (mm). 

        (Hình 30.2.6b) là sơ đồ gá dao phay rãnh bằng dao 

phay ngón trong mặt phẳng hướng tâm của chi tiết gia công 

trên máy phay đứng. Căn cứ theo vành độ của tay quay bàn 

dao ngang mà xác định lượng dịch chuyển (H) của bàn máy 

theo hướng lên xuống. 

       Ngoài cách gá dao như trên, còn có cách gá như sau: 

Trục đứng gá chính xác (nhìn bằng mắt) so với dao phay 

(hình 30.2.6c) và quay dao từ từ cho đến khi dao làm thành 

một vết mờ mờ trên bề mặt chi tiết gia công. Nếu vết này 

tròn hoàn toàn (hình 30.2.6d) có nghĩa là dao đã nằm trong 

mặt phẳng hướng tâm của chi tiết, còn nếu vết không tròn 

(hình 30.2.6đ) thì cần phải dịch chuyển thêm bàn máy. 

    b) Phay rãnh then hở, then kín trên trục bằng dao phay 

ngón 

     Rãnh then (hình 30.2.7.) được chia ra làm 3 loại: 

Hình 30.2.7. Dạng rãnh then trên trục 
        1- Rãnh then đầu kín đầu hở;  
        2- Rãnh then hở; 3- Rãnh then kín 
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Rãnh then thông suốt (2), rãnh then hở (1) và rãnh then 

kín (3). Phay rãnh then là (1) nguyên công rất quan trọng, 

bởi độ chính xác của rãnh then quyết định tính chất lắp 

ghép của mối ghép bằng then. Các yêu cầu kỹ thuật đối với 

rãnh then rất chặt chẽ. Chiều rộng của rãnh phải đạt độ 

chính xác cấp 2 hoặc cấp 3; chiều sâu rãnh chính xác đạt 

cấp 5; chiều dài rãnh chính xác đạt cấp 8. 

       Nếu trong quá trình gia công không đảm bảo các yêu 

cầu trên thì khi lắp ráp đòi hỏi phải sửa nguội rất nhiều. 

Ngoài những yêu cầu kỹ thuật nói trên, đối với rãnh then 

còn có yêu cầu kỹ thuật về độ chính xác tương quan và độ 

bóng bề mặt. Các mặt bên của rãnh then phải đối xứng nhau 

qua mặt phẳng đi qua tâm của trục, còn độ bóng của các bề 

mặt này phải đạt cấp 5, đôi khi còn cao hơn. 

   c) Phay rãnh then kín bằng dao phay ngón 

    - Sử dụng khối V và thực hiện gá. 

 (Hình 30.2.8) thể hiện cách gá trục (3) để phay rãnh then 

kín hai đầu bằng dao phay ngón, gá trên trục đứng. Hệ 

thống kẹp chặt bằng hai khối V (3), bắt chặt bằng hai vấu 

Hình 30.2.8. Gá trụ tròn trên 
khối V 
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Hình 30.2.9. Sử dụng vấu kẹp có nam châm để phay 
rãnh kín 
a) Phay trên trục nằm; b) Phay trên trục đứng 

kẹp chữ Z (1). Toàn bộ được lắp trực tiếp trên bàn máy và 

định vị trên rãnh chữ T của bàn máy.  

  - Sử dụng vấu kẹp tự định tâm và thực hiện phay trên 

trục nằm, trục đứng bằng dao phay ngón.  

       Khi phay rãnh kín trên máy phay lắp trục ngang hoặc 

trục đứng, để kẹp các chi tiết có dạng trục, ta sử dụng 

vấu kẹp tự định tâm (hình 30.2.9), còn các công việc thực 

hiện giống như phương pháp trên bằng dao phay ngón.  

    -  Phay rãnh then trên máy chuyên dùng 

    Để đạt độ chính xác cao chi tiết được phay trên máy 

phay chuyên dùng bằng dao phay rãnh then hai lưỡi với hành 

trình chạy theo kiểu con lắc. Theo phương pháp dao ăn sâu 

vào vào chi tiết (t) = 0,2 - 0,4mm và phay toàn bộ chiều 

dài của rãnh, sau đó ăn sâu vào một lượt, toàn bộ chiều 

dài theo chiều ngược lại (hình 30.2.10). Ta gọi phương 

Hình 30.2.10. Phương pháp phay rãnh 
then  

theo kiểu con lắc 
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pháp này là phương pháp chạy dao kiểu con lắc. Khi phay 

xong, trục chính tự động chuyển về vị trí ban đầu và 

truyền dẫn chạy dao dọc được đóng lại. Đây là phương pháp 

rất thích hợp đối với sản xuất hàng loạt và hàng khối, bởi 

vì độ chính xác của rãnh cao, đảm bảo được tính lắp lẫn 

trong mối lắp ghép rãnh then. Ngoài ra do dao cắt bằng 

lưỡi cắt mặt đầu cho nên không bị mòn theo chu vi, chính 

vì thế tuổi bền của dao cao hơn với các loại khác. Nhược 

đIểm chính của phương pháp này là thời gian gia công lớn 

hơn phương pháp phay một hay hai lần chạy dao. 

   2.3.3. Phay rãnh then bán nguyệt trên trục bằng dao 

phay đĩa 

     Trong chế tạo máy, mối lắp ghép bằng then bán nguyệt 

khá phổ biến. Để thực hiện phay rãnh bán nguyệt ta chú ý 

đến cung của rãnh luôn tương ứng với đường kính của dao 

phay đĩa (hình 30.2.11). 

       Dao phay rãnh then hình bán nguyệt thường có đường 

kính 55 - 80 mm và chiều rộng phay từ 5 - 30mm. Quá trình 

phay rãnh bán nguyệt ta có thể phay đủ kích thước chiều 

rộng rãnh 1 lần hoặc nhiều lần (nếu kích thước chiều rộng 

lớn). Các hướng chuyển động của dao cũng như hướng chuyển 

động của chi tiết được thể hiện trên (hình 30.2.11). 
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2.3.4. Cắt đứt một phần và cắt chia chi tiết, cắt các 

rãnh và rãnh hoa. 

    a) Khái niệm 

        - Cắt đứt một phần là quá trình lấy đi một phần 

chi tiết bằng dao cắt trên máy cắt kim loại. 

        - Cắt chia chi tiết là quá trình cắt đứt để chia 

chi tiết ra thành các phần bằng nhau hoặc không bằng nhau, 

bằng dao cắt trên các máy cắt kim loại. 

        -  Các rãnh và rãnh then hoa là quá trình cắt để 

tạo thành một hoặc một số rãnh hẹp (then hoa) bằng dao cắt 

trên các máy cắt kim loại. 

     b) Phay cắt đứt  

Hình 30.2.11. Phay rãnh bán nguyệt 
bằng dao phay cắt 

Hình 30.2.12. Cắt đứt trên 
trục nằm bằng dao phay đĩa 
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       Phay cắt đứt thường sử dụng dao phay có rãnh răng 

nhỏ và trung bình, dùng để cắt những rãnh nông và những 

rãnh then hoa nông ở đầu đinh vít hoặc ở mũ ốc lồi. Còn 

dao phay rãnh răng lớn dùng để gia công các rãnh và rãnh 

then hoa sâu. Dao phay rãnh liền làm bằng hợp kim cứng. 

Loại dao này dùng để phay rãnh ở các chi tiết thép không 

rỉ như: Thép hợp kim, vật liệu chịu lửa và vật liệu khó 

gia công khác. Được chế tạo với đường kính từ 7 đến 60mm 

và chiều dày từ 0,5 đến 3,5mm bằng các vật liệu cứng khác 

nhau.  

      Khi kẹp chi tiết, dao phải chú ý tới độ cứng vững, 

gá và kẹp chi tiết trong êtô máy (hình 30.2.12) cũng có 

thể trên các dụng cụ gá khác. Bàn máy cùng chi tiết càng 

đưa vào gần thân máy càng tốt nhưng không để dao chạm vào 

êtô hoặc dụng cụ gá khác (dao càng gần trục chính hoặc 

dùng giá đỡ phụ thì sát vào vai để tăng độ cứng vững của 

dao). Công việc cắt đứt và phân chia vật liệu tấm mỏng, 

nên sử dụng phương pháy phay thuận, bởi vì lực cắt trong 

trường hợp này luôn ép chi tiết xuống bàn máy. Tuy vậy, 

phương pháp phay thuận chỉ có thể dùng khi không có khe hở 

trong cơ cấu chạy dao dọc của bàn máy (dễ làm ly khai đai 

ốc vít me). Nếu chi tiết kẹp trực tiếp trên bàn máy mà 

Hình 30.2.13. Phay rãnh hoa ở đầu 
vít bằng 

 đồ gá và dao phay cắt 
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Hình 30.2.14. Điều chỉnh tâm 
dao trùng  tâm chi tiết bằng 

ªke 900. 

không có miếng đệm thì dao phải được gá đối diện với rãnh 

hình chữ T bàn máy (để dao khỏi cắt vào bàn máy). 

    c) Phay rãnh hoa trên mâm xoay  

Trên (hình 30.2.13) trình bày một dạng đồ gá (9) được lắp 

chặt trên bàn máy (8) để phay rãnh hoa ở đầu đinh vít (hai 

hàng chi tiết). Chi tiết (3) có thể gá bằng tay trên mâm 

quay liên tục (4) bằng tay quay (6). Sử dụng dao phay cắt 

có chiều rộng hẹp (2), lắp trên máy phay trục đứng (1). 

Nếu thực hiện được việc cấp phôi tự động thì chu kỳ gia 

công hoàn toàn được tự động hóa.  

  d) Phay rãnh và rãnh hoa ở mặt đầu 

          Phay rãnh ở mặt đầu thường được tiến hành trên 

máy phay trục ngang, kẹp chi tiết trong mâm cặp ba chấu 

của đầu chia độ có trục chính ở vị trí thẳng đứng. Để đảm 

bảo vị trí chính xác của các 

rãnh so với đường tâm trục, 

cần phải chọn dao phay có 

chiều rộng nhỏ hơn so với 

chiều rộng của rãnh. Sau khi 

định vị và kẹp chặt chi tiết 

trong mâm cặp ba chấu, thì 

tiến hành gá dao theo tâm 

của chi tiết bằng thước góc 

900 (hình 30.2.14). Tiến 

trình phay được thực hiện trên (hình 30.2.15). 
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Hình 30.2.15. Phay các phần đều nhau 
trên  

đầu trục bằng đầu phân độ 

Hình 30.2.16. Kiểm tra rãnh 
bằng calíp. a) Kiểm tra 
chiều rộng rãnh 
         b) Kiểm tra chiều 

          Trước hết phay đủ chiều sâu và chiều rộng suốt 

trên đầu trục của một rãnh. Tiếp theo quay trục chính của 

đầu chia độ (hoặc của đồ gá chia độ) đi một góc tương ứng 

với với số phần cần chia bằng số vòng và số lỗ được tính 

toán. (xem bài 30.1). Trong sản xuất hàng khối, rãnh hoa ở 

đai ốc hoa được phay trên các đồ gá chuyên dùng và bằng tổ 

hợp dao phay. 

   
 2.4. Kiểm tra kích thước rãnh.  
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       Kích thước của rãnh được kiểm tra bằng các dụng cụ 

đo như: Thước cặp, thước đo độ sâu và bằng calíp. Đo và 

tính kích thước của rãnh bằng các dụng đo vạn năng, về 

nguyên tắc không khác gì đo và tính các kích thước khác 

như: Chiều dày, chiều rộng, chiều dài, đường kính,.. Để 

kiểm tra chiều rộng của rãnh, dùng calíp nút giới hạn tròn 

hoặc tấm. (Hình 30.2.16) là sơ đồ kiểm tra kích thước 

chiều rộng, cách kiểm tra chiều sâu rãnh. Độ đối xứng về 

vị trí của rãnh then qua đường tâm trục được kiểm tra bằng 

các dưỡng và đồ gá chuyên dùng. 

   3. Các dạng phế phẩm và biện pháp khắc phục 

 Các 

dạng 

sai 

hỏng 

Nguyên nhân Cách phòng ngừa và khắc 

phục 

1. Sai 

số về 

kích 

thước 

- Sai số khi dịch 

chuyển bàn máy 

- Hiệu chỉnh chiều 

sâu cắt sai 

- Chon dao không đúng 

chiều rộng đối với 

dao phay cắt và đường 

kính đối với dao phay 

ngón 

- Do độ đảo của dao 

quá lớn, 

không thường xuyên 

kiểm tra trong quá 

trình phay 

- Sử dụng chuẩn gá, gá 

kẹp và lấy dầu chính 

xác chi tiết gia công 

và xác định đúng lượng 

chuyển dịch của bàn 

máy.  

- Kiểm tra chiều rộng 

của dao phay đĩa, đường 

kính của dao phay ngón. 

- Độ đảo mặt đầu của 

dao phay đĩa và độ đảo 

hướng kính của dao phay 

ngón  

- Tiến hành cắt thử, đo 

thử, khi gia công rãnh. 

- Nếu chiều rộng của 

rãnh nhỏ hơn kích thước 
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yêu cầu thì để sửa lại 

kích thước đó phải tiến 

hành thêm một bước phụ 

với việc dịch chuyển 

bàn máy (theo phương 

pháp thực hiện kích 

thước) một khoảng bằng 

đại lượng sai số kích 

thước chiều rộng của 

rãnh. 

- Xác định chính xác 

lượng dịch chuyển của 

bàn máy trên vành chia 

độ. 

- Sử dụng dụng cụ kiểm 

tra và phương pháp kiểm 

tra chính xác. 

2. Sai 

số về 

hình 

dạng 

hình 

học 

- Sai hỏng trong quá 

trình gá đặt 

- Sự rung động quá 

lớn trong khi phay 

- Dao không đúng hình 

dạng, không đúng kỹ 

thuật. 

- Chọn chuẩn gá và gá 

phôi chính xác  

- Hạn chế sự rung động 

của máy, phôi, dụng cụ 

cắt. 

- Chọn dao đúng hình 

dạng, đúng chủng loại 

3. Sai 

số về 

vị trí 

tương 

quan  

- Gá kẹp chi tiết 

không chính xác, 

không cứng vững. 

- Lấy dấu, xác định 

vị trí đặt dao sai. 

- Không làm sạch mặt 

gá trước khi gá để 

gia công các mặt 

- Chọn chuẩn gá và cách 

phương pháp gá đúng kỹ 

thuật, kẹp phôI đủ chặt 

- Làm sạch bề mặt trước 

khi gá 

- Chọn dao có prôfin 

phù hợp giữa prôfin gia 

công và prôfin thiết 
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phẳng tiếp theo. 

- Sử dụng dụng cụ đo 

và đo không chính xác  

- Điều chỉnh độ côn 

khi gá kẹp phôi trên 

êtô hoặc dụng cụ gá 

không chính xác 

kế. 

- Thường xuyên kiểm tra 

vị trí không của đầu 

dao, phải kiểm tra cẩn 

thận độ chính xác của 

dao được chọn và độ 

chính xác gá đặt của nó  

4. Độ 

nhám bề 

mặt 

chưa 

đạt 

- Dao bị mòn, các góc 

của dao không đúng. 

- Chế độ cắt không 

hợp lý 

- Hệ thống công nghệ 

kém cứng vững. 

- Mài và kiểm tra chất 

lượng lưỡi cắt 

- Sử dụng chế độ cắt 

hợp lý 

- Gá dao đúng kỹ thuật, 

tăng cường độ cứng vững 

công nghệ. 

 

 4. Các bước tiến hành 

TT Bước công việc Chỉ dẫn thực hiện 

1.  Nghiên cứu bản vẽ 

  

 

 

 

- Đọc hiểu chính xác bản 

vẽ  

- Xác định được tất cả các 

yêu cầu kỹ thuật của chi 

tiết gia công. 

- Độ cân xứng,  

- Độ nhám   

2  Chuẩn bị vật tư, thiết 

bị dụng cụ 

- Đầy đủ dụng cụ gá, dụng 

cụ đo kiểm, phôi, bảo hộ 

lao động,. 

-  Đủ các loại dao phay 

ngón, dao phay cắt,. và 

các yêu cầu kỹ thuật của 

nó. 

- Dầu bôi trơn ngang mức 
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quy định 

- Tình trạng máy làm việc 

tốt, an toàn 

3.  Gá lắp dao - Làm sạch trục, ống côn 

- Gá lắp dao chính xác 

trên trục đứng, trục nằm 

- Đường tâm dao vuông góc 

với bàn máy 

5.  Gá phôi - Độ không tương xứng giữa 

mặt chuẩn gá và mặt phay ≤ 

0,05mm   

- Hàm êtô song song với 

hướng tiến của dao  

6.  Phay rãnh - Điều chỉnh chế độ cắt 

hợp lý 

- Xác định chính xác vị 

trí cần phay  

- Kích thước, độ vuông góc 

giữa 2 mặt bên so với mặt 

đáy nằm trong phạm vi cho 

phép. 

8.  Kiểm tra hoàn thiện - Kiểm tra tổng thể 

- Thực hiện công tác vệ 

sinh công nghiệp 

- Giao nộp thành phẩm  

- Ghi sổ bàn giao ca 
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Bài  4 

phay rãnh chốt đuôi én 

1. Điều kiện kỹ thuật khi gia công rãnh chốt đuôi én 

1.1. Khái niệm 

Rãnh, chốt đuôi én được dùng rất phổ biến trên các bàn 

máy công cụ và được ứng dụng trong lắp ghép các cơ cấu 

truyền động, ví dụ như: Các bàn trượt của bàn xe dao máy 

tiện, đầu trượt của máy bào ngang, máy bào xọc, các cơ cấu 

chuyển động thẳng,. Để gia công loại rãnh này ta sử dụng 

các loại dao phay: Dao phay ba mặt cắt, dao phay ngón, dao 

phay trụ đứng, dao phay góc,... Rãnh, chốt đuôi én thường 

được phay qua 2 bước: Bước tạo rãnh và bước gia công góc.  
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 1.2. Các điều kiện kỹ thuật khi gia công rãnh chốt đuôi 

én 

   - Đúng kích thước:  Kích thước thực tế với kích thước 

trên bản vẽ của rãnh như: Chiều rộng, chiều sâu, góc,.. 

   - Sai lệch hình dạng hình học: Mặt phẳng không vượt quá 

phạm vi cho phép bởi độ không phẳng, độ không thẳng, hoặc 

không nhẵn đối với các mặt định hình khi gia công các loại 

rãnh chốt đuôi én. 

    - Sai lệch về vị trí tương quan: Là sai lệch giữa rãnh 

và góc so với các mặt, hoặc các kích thước khác. 

    - Độ nhám:  Đạt yêu cầu. 

2. Phương pháp phay rãnh, chốt đuôi én 

2.1. Phương pháp phay chốt đuôi én.   

    2.1.1. Phay bậc. 

Để phay được chốt đuôi én đúng các yêu cầu kỹ thuật ta 

phải tiến hành phay mặt bậc (có thể bậc đơn hoặc bậc kép 

đối xứng) bằng dao phay: Cắt, ngón, đứng, mặt đầu,. Quá 

trình phay mặt bậc được trình bày (bài 29.6 môđun 29). Đối 

với các chi tiết có kích thước nhỏ ta có thể sử dụng êtô 

máy để gá và rà. Còn các chi tiết có kích thước lớn sẽ gá  

trên bàn máy bằng các dụng cụ gá và kẹp chặt bằng: Các 

loại vấu kẹp, phiến gá, các ke gá, vv...  

    2.1.2. Phay chốt đuôi én.  

 a)  Chọn dao phay góc.  
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Hình 30.4.1. Dao phay góc có 
góc 550 

       Thường góc của chốt đuôi én có giá trị từ  300 -  

600. Nên dao được chọn có góc tương đương hoặc nhỏ hơn từ 

30’ đến 10. Mặt khác do cấu tạo của dao phay góc, góc của 

dao không nhọn nên trong quá trình sử dụng nếu cần sẽ tạo 

góc nhọn của rãnh với khoảng hở (tương ứng) để tránh sự cọ 

xát giữa chốt và rãnh đuôi én. 

         Trên (hình 30.4.1) là hình dạng dao phay góc kép 

có góc 550. Các lưỡi dao tạo chiều ngược nhau so với tâm 

trụ, cán dao có chuôi trụ côn được lắp trên trục đứng của 

máy phay.  

   b) Tiến hành phay   

     - Chuẩn bị máy, vật tư, thiết bị 

      Chọn máy phay đứng, thử máy kiểm tra độ an toàn về 

điện, cơ, hệ thống bôi trơn, điều chỉnh các hệ thống trượt 

của bàn máy. Kiểm tra phôi (vạch dấu nếu cần), xác định 

được vị trí cắt, số lần cắt, phương án kiểm tra. Khi phay 

chốt đuôi én dùng để lắp ghép hoặc truyền động thì việc gá 

và rà phôi có yêu cầu rất cao, đặc biệt là vị trí của chốt 

so với các mặt phẳng và các đường thẳng liên quan. Mặt 

khác phải quan tâm đến độ nhám của chi tiết, nên khi phay 
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xong ta tiến hành mài bóng mới đưa vào sử dụng. Ngoài ra 

phải chọn và sắp xếp nơi làm việc hợp lý, khoa học. 

    -  Chọn dao phay góc có góc tương ứng với góc của 

rãnh. Gá dao trên trục đứng, xiết nhẹ, điều chỉnh và xiết 

chặt dao 

    - Chọn tốc độ trục chính và lượng chạy dao  

     Tra bảng 29.4.2;3. 

    -  Chọn chiều sâu cắt: Chiều sâu cắt được xác định 

bằng bàn dao ngang và phụ thuộc vào tính chất vật liệu để 

chọn cho phù hợp. 

    -  Chọn phương pháp tiến dao.  

     Theo hướng tiến dọc 

   -  Tiến hành phay (hình 30.4.2) 

   -  Kiểm tra kích thước, góc, độ phẳng, độ nhám, độ song 

song và giữa các rãnh và các mặt.  Dùng giũa làm sạch cạch 

sắc, kiểm tra đúng kỹ thuật. 

   c) Cách kiểm tra bằng tính toán sử dụng phương pháp đo 

bằng hai trụ tròn D 

Ngoài các phương pháp kiểm tra bằng thước cặp, thước góc 

và dưỡng ra. Để có kích thước thật chính xác ta có thể sử 

dụng phương pháp đo gián tiếp thông qua hai con lăn có 

kích thước là D và được tính toán qua công thức toán học. 

Trên (hình 30.4.3) thể hiện cách xác định kích thước đuôi 

30.4.2. Phay chốt đuôi én bằng  
dao phay góc 
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Hình 30.4.3. Sử dụng hai trụ tròn để 
xác định kích thước chốt đuôi én 

 

rãnh của chốt, sử dụng kích thước của con lăn có đường 

kính D, như sau:  

                                         X = B + D 

(corg )1
2
+

a
 

 Trong đó:  

   α - góc của chốt đuôi én 

  D - là đường kính của con lăn    

  B - kích thước cần kiểm tra 

  X - kích thước đo được bằng thước cặp hoặc pan me. 

     Ví dụ: Để kiểm tra kích thước mà ta cần là B = 24 mm, 

góc mang cá là 600 . Nếu dùng hai con lăn có đường kính là 

10mm, thì kích thước đo được X phải là: 

X = 24 + 10 (cotg )1
2

60
+  

X = 24 + 10 (1,7312 + 1) = 51.32mm. 

2.2. Phương pháp phay rãnh đuôi én.   

   2.2.1  Phay rãnh vuông. 

     Để tiến hành phay rãnh đuôi én bằng dao phay góc ta 

phải thực hiện bước phay rãnh vuông bằng dao phay trụ 

đứng, dao phay ngón hoặc dao phay ba mặt cắt. (Trong 

trường hợp có chiều rộng không quá lớn ta nên sử dụng 

đường kính của dao phay tương đương với chiều rộng của 

rãnh, hoặc chiều rộng dao đối với dao phay cắt). Để gia 

công rãnh vuông suốt chính xác, thuận lợi cho các bước 
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tiếp theo nên lấy dấu, xác định tâm, vị trí của rãnh trên 

chi tiết cần phay. Gá, rà phôi trên một dụng cụ gá thuận 

lợi như: Êtô máy vạn năng, các loại vấu kẹp, phiến 

gá,..Trong trường hợp phay rãnh có chiều sâu lớn, ta nên 

sử dụng hướng chuyển động của dao trùng với hướng song 

song của hàm êtô, hoặc song song với chiều dài của bàn máy 

trong trường hợp chi tiết cần phay có kích thước rộng và 

lớn. 

    Các bước tiến hành phay rãnh vuông suốt (xem bài 30.2) 

  2.2.2. Phay góc mang cá.  

   a) Chọn dao phay góc (rãnh đuôi én được xem như góc 

trong so với chốt đuôi én, nên phần chọn dao ta thực hiện 

như phần phay chốt đuôi én) 

   b) Các bước tiến hành phay. 

      - Chuẩn bị máy, kiểm tra phôi. 

      Chọn máy phay đứng, thử máy kiểm tra độ an toàn về 

điện, cơ, hệ thống bôi trơn, điều chỉnh các hệ thống trượt 

của bàn máy. Kiểm tra phôi (vạch dấu nếu cần), xác định 

được vị trí cắt, số lần cắt (phôi có chiều rộng lớn), 

phương án kiểm tra. Khi phay rãnh đuôi én dùng để lắp ghép 

hoặc truyền động với chốt đuôi én ta chú trọng đến tâm của 

mối ghép và các mặt phẳng các đường thẳng liên quan và độ 

nhám của chi tiết. (Ngoài ra phải chuẩn bị chi tiết chốt 

lắp ghép nếu có). 

    -  Gá và hiệu chỉnh dao phay góc. Chọn dao phay góc có 

góc tương ứng với góc của rãnh. Gá dao trên trục đứng, 

xiết nhẹ, hiệu chỉnh và xiết chặt dao 

    - Chọn tốc độ trục chính và lượng chạy dao  

     Tra bảng 29.4.2;3. 

    -  Chọn chiều sâu cắt: Chiều sâu cắt được xác định 

bằng bàn dao ngang và phụ thuộc vào tính chất vật liệu để 

chọn cho phù hợp. 
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s

Hình 30.4.4. Phay rãnh đuôi én  

    -  Chọn phương pháp tiến dao.  

     Theo hướng tiến dọc 

   -  Tiến hành phay (hình 30.4.4) 

Khi đã phay xong rãnh vuông suốt ta sử dụng dao phay góc 

kép có góc tương đương với góc của rãnh mang cá, tiến hành 

so dao để xác vị trí tương đối giữa tâm dao và tâm rãnh. 

Khi xác định xong ta nhớ khóa chặt bàn máy ngang lại để 

tránh sự dịch chuyển không cần thiết. (Đây là công việc dễ 

xảy ra sai hỏng cho nên phải hết sức thận trọng). Điều 

chiều sâu cắt bằng cách cho dao phay góc tiếp xúc với bề 

mặt trên của chi tiết sau đó nâng bàn máy lên một khoảng 

bằng chiều sâu của rãnh. Phay thử, sau khi phay thử, nên 

dịch chuyển máy ra khỏi vị trí cắt, hãy kiểm tra rãnh đuôi 

én bằng dưỡng hoặc thước cặp (có thể ướm chốt nếu có). Nếu 

kích thước rãnh đảm bảo thì cứ giữ nguyên dao cắt cho đến 

khi rãnh được phay hết chiều dài. Trong trường hợp rãnh có 

chiều rộng lớn so với đường kính dao, tùy thuộc vào đó mà 

có thể cắt 2 hay nhiều lượt (hình 30.4.5) 
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  2.2.3. Các phương pháp kiểm tra rãnh đuôi én. 

  a) Cách tính toán sử dụng phương pháp đo bằng hai trụ 

tròn D 

        Rãnh đuôi én thường được kiểm tra bằng các dưỡng 

chuyên dùng. Các dưỡng này cho phép kiểm tra góc của rãnh, 

độ đối xứng và chiều cao của rãnh. Trong một số trường hợp 

cần có độ chính xác cao ta phải đo gián tiếp. Phương pháp 

đo gián tiếp không cho ta biết ngay kích thước cần đo mà 

cho biết một đại lượng khác, từ đó ta có thể xác định được 

kích thước cần đo (hình 30.4.6) là một ví dụ. Rãnh đuôi én 

thường được ghi các kích thước như: Góc ngiêng, chiều cao 

và chiều rộng trên hoặc dưới rãnh thì khó cho việc đo trực 

tiếp được, (lúc đó trên các cạnh sắc có các ba via). Ngoài 

ra các cạnh sắc này cũng có thể bị lún do tác dụng của áp 

lực khi cắt, khi đo. để đảm bảo độ chính xác ta kiểm tra 

kích thước bằng cách đo gián tiếp nhờ hai con lăn có đường 

kính D. 

       Bằng cách đo gián tiếp kích thước cần tìm là X, 

nhưng ta phải xác định kích thước B. 

X = B - D (cotg 1
2
+

a
) 

s

Hình 30.4.5. Sử dụng dao phay góc 
phay nhiều lượt 

Hình 30.4.6. Sử dụng hai lõi sắt 
tròn để kiểm tra chiều rộng rãnh 
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Ví dụ: Cần có kích thước của W là 50mm, góc a là 500 
, trong đó ta sử dụng con lăn có kích thước là 10mm. Kích 

thước đo được của B phải là:  

                              B = 50 - 10 (cotg 1
2

50
+ ) = 

50 - 10(2.415 + 1) = 18,55mm. 

Trong trường hợp này chúng ta sử dụng hai chi tiết 

lắp ghép với nhau thì góc của rãnh không thể sắc nhọn 

được, nên trong trường hợp náy chúng ta phải tiến hành làm 

nguội.  

     b) Sử dụng phương pháp đo bằng các miếng căn mẫu 

(hình 30.4.7). 

       

  Ngoài phương pháp kiểm tra trên ta còn sử dụng phương 

pháp kiểm tra bằng các miếng căn mẫu, đơn giản (hình 

X

D

Hình 30.4.7. Sử dụng các 
miếng căn mẫu để kiểm tra 

chiều rộng rãnh 

Hình 30.4.8. Các dụng cụ kiểm tra góc 
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30.4.7) nhưng cho độ chính xác cao hơn (trong các trường 

hợp phay hàng loạt hoặc có khối lượng lớn). Để kiểm tra 

kích thước chiều rộng rãnh ta sử dụng các miếng căn mẫu, 

sắp xếp các phiến mẫu song phẳng và tiến hành đo (đọc) 

kích thước. Đường kính của hai con lăn có thể chọn bất kỳ, 

với điều kiện các miếng căn mẫu không lớn hơn kích thước 

trên của rãnh. Tuy nhiên để thực hiện được việc việc kiểm 

tra này ta phải lập bảng có giá trị tương ứng của các 

miếng căn mẫu với kích thước B. 

       Ngoài ra để thuận tiện cho các bước kiểm tra công 

đoạn cũng như kiểm tra giai đoạn cuối ta dùng các loại 

dưỡng đo góc và thước đo góc (hình 30.4.8).  

  3. Các dạng sai hỏng và biện pháp khắc phục 

Các 

dạng 

sai 

hỏng 

Nguyên nhân Cách phòng ngừa và khắc 

phục 

1. Sai 

số về 

kích 

thước 

- Sai số khi dịch 

chuyển bàn máy 

- Hiệu chỉnh chiều 

sâu cắt sai 

- Chọn dao không 

đúng chiều rộng đối 

với dao phay cắt và 

đường kính đối với 

dao phay ngón, dao 

phay trụ đứng. 

- Chọn dao phay góc 

có góc không đúng 

với góc của chi tiết 

cần phay 

- Do độ đảo của dao 

- Sử dụng chuẩn gá, gá 

kẹp và lấy dầu chính xác 

chi tiết gia công và xác 

định đúng lượng chuyển 

dịch của bàn máy.  

- Kiểm tra chiều rộng 

của dao phay đĩa, đường 

kính của dao phay ngón. 

- Độ đảo mặt đầu của dao 

phay đĩa và độ đảo hướng 

kính của dao phay ngón  

- Chọn dao phay rãnh, 

chốt đuôi én có các 

thông số phù hợp với 

kích thước và góc của 
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quá lớn 

- Không thường xuyên 

kiểm tra trong quá 

trình phay 

- Sai số do quá 

trình kiểm tra 

rãnh. 

- Sử dụng dụng cụ kiểm 

tra và phương pháp kiểm 

tra chính xác. 

2. Sai 

số về 

hình 

dạng 

hình 

học 

- Sai hỏng trong quá 

trình gá đặt 

- Sự rung động quá 

lớn trong khi phay 

- Dao không đúng 

hình dạng, không 

đúng kỹ thuật. 

- Chọn chuẩn gá và gá 

phôi chính xác  

- Hạn chế sự rung động 

của máy, phôi, dụng cụ 

cắt. 

- Chọn dao đúng hình 

dạng, đúng chủng loại 

3. Sai 

số về 

vị trí 

tương 

quan  

- Gá kẹp chi tiết 

không chính xác, 

không cứng vững. 

- Lấy dấu, xác định 

vị trí đặt dao sai. 

- Không làm sạch mặt 

gá trước khi gá để 

gia công các mặt 

phẳng tiếp theo. 

- Sử dụng dụng cụ đo 

và đo không chính 

xác  

- Điều chỉnh độ côn 

khi gá kẹp phôi trên 

êtô hoặc dụng cụ gá 

không chính xác hoặc 

điều chỉnh chi tiết 

không song song với 

hướng liến của dao. 

- Chọn chuẩn gá và cách 

phương pháp gá đúng kỹ 

thuật, kẹp phôi đủ chặt 

-  Làm sạch bề mặt trước 

khi gá 

- Chọn dao có prôfin phù 

hợp giữa prôfin gia công 

và prôfin thiết kế. 

- Điều chỉnh đứng độ côn 

của chi tiết, bàn máy 

trước và hiệu chỉnh 

trong khi phay. 
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4. Độ 

nhám bề 

mặt 

chưa 

đạt 

- Dao bị mòn, các 

góc của dao không 

đúng. 

- Chế độ cắt không 

hợp lý 

- Hệ thống công nghệ 

kém cứng vững. 

- Kiểm tra chất lượng 

lưỡi cắt 

- Sử dụng chế độ cắt hợp 

lý 

- Gá dao đúng kỹ thuật, 

tăng cường độ cứng vững 

công nghệ. 

 

 

4. Các bước tiến hành 

4.1. Lập trình tự các bước phay rãnh chốt đuôi én 

TT Bước công việc Chỉ dẫn thực hiện 

1.  Nghiên cứu bản vẽ - Đọc hiểu chính xác bản 

vẽ  

- Xác định được các kích 

thước chốt đuôi én dung 

sai hình dạng, vật liệu 

của chi tiết gia công 

- Chuyển hoá các ký hiệu 

thành các kích thước gia 

công tương ứng 

2  Lập quy trình công 

nghệ 

Nêu rõ thứ tự các bước gia 

công, gá đặt, dụng cụ cắt, 

dụng cụ đo, chế độ cắt và 

tiến trình kiểm tra 

3.  Chuẩn bị vật tư, thiết 

bị dụng cụ 

- Đầy đủ dụng cụ gá, dụng 

cụ đo kiểm, phôi và bảo hộ 

lao động. 

-  Đủ các loại dao phay 

ngón, dao phay mặt đầu, 

dao phay cắt, dao phay 

góc,. 
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- Dầu bôi trơn ngang mức 

quy định 

- Tình trạng máy móc làm 

việc tốt, an toàn 

4.  Phay bậc 

4.1. Gá lắp dao - Làm sạch trục, ống côn 

- Gá lắp dao chính xác 

trên trục đứng 

- Đường tâm dao vuông góc 

với bàn máy 

4.2. Gá phôi - Độ vuông góc giữa mặt 

chuẩn gá và mặt phẳng 

ngang ≤ 0,1/100 mm 

- Đường tâm chốt đuôi én 

song song với hướng tiến 

của dao  

4.3. Phay -  Điều chỉnh chế độ cắt 

hợp lý 

-  Xác định chính xác vị 

trí cần phay  

 - Kích thước, độ song 

song và vuông góc nằm 

trong phạm vi cho phép. 

5.  Phay chốt đuôi én 

5.1. Gá lắp dao - Gá dao phay góc kép có 

góc tương ứng với góc 

nghiêng của chốt đuôi én 

trên trục đứng đúng kỹ 

thuật. 

- Đường tâm dao vuông góc 

với bề mặt cần gia công  
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5.2. Phay chốt đuôi én - Chọn chế độ cắt phù hợp 

- Độ không phẳng, không 

cân giữa 2 mặt bên nằm 

trong pham vi cho phép. 

 

6.  Kiểm tra hoàn thiện - Kiểm tra tổng thể chính 

xác 

- Thực hiện tốt công tác 

vệ sinh công nghiệp 

- Giao nộp bán thành phẩm 

và ghi sổ bàn giao ca đầy 

đủ. 

 

4.2. Lập trình tự các bước phay rãnh đuôi én 

TT Bước công việc Chỉ dẫn thực hiện 

1.  Nghiên cứu bản vẽ - Đọc hiểu chính xác bản 

vẽ  

- Xác định được các kích 

thước rãnh đuôi én, hình 

dạng, vật liệu của chi 

tiết gia công 

- Chuyển hoá các ký hiệu 

thành các kích thước gia 

công tương ứng 

2  Lập quy trình công 

nghệ 

Nêu rõ thứ tự các bước gia 

công, gá đặt, dụng cụ cắt, 

dụng cụ đo, chế độ cắt và 

tiến trình kiểm tra. 

3.  Chuẩn bị vật tư, thiết 

bị dụng cụ 

- Đầy đủ dụng cụ gá, dụng 

cụ đo kiểm, phôi và bảo hộ 

lao động. 

-  Đủ các loại dao phay 
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ngón, dao phay cắt, dao 

phay trụ đứng. 

- Dầu bôi trơn ngang mức 

quy định 

- Tình trạng máy móc làm 

việc tốt, an toàn 

4.  Phay rãnh vuông 

 4.1. Gá lắp dao - Làm sạch trục, ống côn 

- Gá lắp dao chính xác 

trên trục đứng 

 - Đường tâm dao vuông góc 

với bàn máy 

- Độ đảo mặt đầu cho phép  

< 0,1mm  

4.2. Gá phôi - Độ không vuông góc giữa 

mặt chuẩn gá và mặt phẳng 

ngang < 0,1mm   

- Hàm êtô song song với 

hướng tiến của dao  

4.3. Phay - Điều chỉnh chế độ cắt 

hợp lý 

- Xác định chính xác vị 

trí cần phay  

- Kích thước, độ không 

vuông góc giữa 2 mặt bên 

so với mặt đáy nằm trong 

phạm vi cho phép. 

5.  Phay rãnh đuôi én 

5.1. Gá lắp dao - Gá dao đúng kỹ thuật 

trên trục đứng 

- Đường tâm dao vuông góc 

với bề mặt cần gia công  
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- Độ đảo mặt đầu và độ 

không song song giữa mặt 

đầu của dao với mặt phẳng 

ngang cho phép. 

5.2. Phay rãnh đuôi én - Chọn chế độ cắt phù hợp 

- Độ không phẳng, không 

cân giữa 2 mặt bên nằm 

trong phạm vi cho phép. 

6.  Kiểm tra hoàn thiện - Kiểm tra tổng thể chính 

xác 

- Thực hiện tốt công tác 

vệ sinh công nghiệp 

- Giao nộp bán thành phẩm 

ghi sổ bàn giao ca đầy đủ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 3 

phay rãnh chữ T 

1. Điều kiện kỹ thuật của rãnh chứ T 

1.1. Khái niệm: 
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       Rãnh chữ T được sử dụng trên các bàn máy với kích 

thước từ 10 đến 54mm. Để gia công loại rãnh này người ta 

dùng dao phay có đương kính D = 17.5 - 83 mm và chiều rộng 

B = 7.5 - 40mm có đuôi côn, côn moóc số 1 - 5 có đuôi bẹt 

và không có đuôi bẹt. Số răng từ  6 - 14. Để gảm nhẹ đIều 

kiện cắt, người ta làm các răng có chiều ngược nhau và có 

góc nghiêng 150.  

    Rãnh chữ T thường được phay qua 3 bước (Hình rãnh chữ 

T trên bàn máy công xôn hình 30.3.1) 

1.2. Các điều kiện kỹ thuật khi gia công rãnh chữ T 

 - Đúng kích thước: Kích thước thực tế với kích thước được 

ghi trên bản vẽ như: chiều rộng, chiều sâu,. 

 -  Sai lệch hình dạng hình học: Mặt phẳng không vượt quá 

phạm vi cho phép bởi độ không phẳng, độ không thẳng,. 

 - Sai lệch về vị trí tương quan: Sai lệch giữa vị trí 

tương quan giữa rãnh cần gia công so với các mặt mặt hoặc 

các kích thước khác. 

 -  Độ nhám đạt yêu cầu. 

2. Phương pháp phay rãnh chữ T 

  2.1.  Phay rãnh vuông suốt   

   2.1.1. Kiểm tra phôi và lấy dấu sơ bộ. 

        Để thực hiện được các bài tập đảm bảo độ chính xác 

cao, không dẫn đến phế phẩm, thì việc kiểm tra phôi, kiểm 

tra các yêu cầu kỹ thuật của phôi như: Độ song song, độ 

Hình 30.3.1.Thứ tự các bước phay 
 rãnh chữ T 



51 
 

vuông góc, hay các yêu cầu kỹ thuật khác. Nếu các yếu tố 

kỹ thuật đảm bảo mới tiến hành các bước tiếp theo. Lấy dấu 

cho từng rãnh, nếu các rãnh được bố trí trên tiết diện mặt 

phẳng ngang ta phải lấy dấu tâm của các vị trí rãnh, nhằm 

định hình cho việc gia công thuận lợi. Cách lấy dấu (vạch 

dấu và chấm dấu) phải thực hiện một cách nghiêm túc bằng 

các nguyên tắc đã được học ở các bài tập trước (đặc biệt 

là học sinh đã qua ban nguội).  

   2.1.2. Gá và kẹp chặt phôi 

        Đối với rãnh chữ T thường được dùng trên các chi 

tiết máy, bàn máy hoặc bàn dao tiện, vậy để định vị và kẹp 

chặt nên sử dụng bàn máy; các đồ gá chuyên dùng như (vấu 

kẹp; bích gá; bulông kẹp,.). Đối với các chi tiết nhỏ, nhẹ 

hay các bài tập cơ bản khi thực hành ở xưởng được sử dụng 

các loại êtô vạn năng, bởi nó sử dụng dễ dàng và có ở các 

phân xưởng thực hành.  

2.1.3. Các bước tiến hành phay 

        Để gia công rãnh vuông suốt, ta thực hiện như bài 

học (bài 30.2). Sử dụng dao phay cắt có chiều dày dao bằng 

chiều rộng rãnh (hình 30.3.2a), hoặc sử dụng dao phay trụ 

đứng có đường kính bằng chiều rộng rãnh (hình 30.2b). 

Trong các trường hợp rãnh có kích thước quá rộng ta phải 

phay nhiều lần (mở mạch). Xác định tâm dao trùng với tâm 

rãnh. Khi phay tùy theo tính chất vật liệu, độ chính xác 

của chi tiết, độ phức tạp phải chọn các chế độ cắt cho hợp 

lý. Đọc bản vẽ phải xác định được số lần gá, số lần cắt, 

phương pháp kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật.  

 -  Chọn tốc độ cắt, lượng chạy dao  

    Tra bảng 29.2;3. 

 -  Chọn chiều sâu cắt. 

Tùy thuộc vào vật liệu gia công, vật liệu làm dao và yêu 

cầu kỹ thuật của rãnh mà ta chọn chiều sâu cắt cho hợp lý.  
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Hình 30.3.3. Quan hệ kích 
thước giữa dao và rãnh chữ T. 

 - Chọn phương pháp tiến dao  

 Xác định khoảng chạy, lấy cữ chính xác sau đó dịch chuyển 

bàn máy theo phương dọc để dao cắt hết chiều dài rãnh.  

 - Tiến hành phay 

 - Kiểm tra kích thước rãnh, độ song song giữa hai mặt 

rãnh, vị trí tương quan giữa các rãnh và các mặt. 

  2.2.  Phay rãnh chữ T   

2.2.1. Chọn dao phay 

       Trên (hình 30.3.3) biểu diễn mối quan hệ giữa kích 

thước của dao phay rãnh chữ T với các kích thước tương ứng 

của rãnh. Chọn đường kính dao (D) tương ứng với chiều rộng 

(b) của rãnh, đường kính trục dao (d) nhỏ hơn chiều rộng 

(a), khoảng cách giữa đường kính ngoài của trục dao với 

Hình 30.3.2. Phay rãnh suốt 
a) Bằng dao phay cắt; b) Bằng dao phay 

trụ đứng 
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Hình 30.3.5. Dao phay 
góc kép 900 

đường kính của lưỡi cắt (c1 > c), chiều cao của cán dao 

(H) > (h) 

   2.2.2. Tiến hành phay. 

        Điều chỉnh tâm dao trùng với tâm rãnh, chọn chế độ 

cắt hợp lý, xác định được số lần cắt, phương pháp kiểm tra 

theo yêu cầu kỹ thuật.  

 -  Chọn tốc độ cắt, lượng chạy dao  

    Tra bảng 29.2;3. 

 -  Chọn chiều sâu cắt. 

        Đây là phương pháp phay chép hình nên chiều sâu 

cắt được xác định bằng chiều dày của dao.  

 - Chọn phương pháp tiến dao  

 Xác định khoảng chạy, lấy cữ chính xác sau đó dịch chuyển 

bàn máy theo phương dọc để dao cắt 

hết chiều dài rãnh.  

 - Tiến hành phay: (Để tránh sai 

hỏng sau khi phay ta tiến hành phay 

thử, kiểm tra nếu đúng thì phay 

tiếp). Nếu chi tiết có nhiều rãnh 

thì dựa vào kích thước để xác định 

lượng dịch chuyển của bàn máy 

ngang tương ứng. 

Hình 30.3.4. Phay rãnh 
chữ T bằng dao phay 

rãnh. 
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 - Kiểm tra kích thước rãnh, độ song song giữa hai mặt 

rãnh, vị trí tương quan giữa các rãnh và các mặt. 

2.3.  Phay vát mép . 

     2.3.1. Sử dụng dao phay góc  

     Vát mép bằng dao phay góc kép 900 (hình 30.3.5) là 

phương án tối ưu trong sản xuất hàng loạt, khi phay ta đặt 

dao vào vị trí rãnh (hình 30.3.6) nâng dần bàn dao theo 

chiều đứng dùng mắt kiểm tra sơ bộ thấy đều ta tiến hành 

nâng bàn máy phay tiếp. Khi gần hết kích thước nhớ kiểm 

tra lại bằng thước cặp hay dưỡng nếu đúng tiến hành nâng 

bàn máy cho đủ chiều sâu, sau đó cho bàn máy chuyển động 

dọc đến hết chiều dài rãnh. 

       Trong trường hợp không có dao phay góc kép ta có 

thể sử dụng dao phay góc đơn  và tiến hành phay hai lần 

bằng phương pháp thay đổi lưỡi cắt của dao (quá trình phay 

giống cách phay bằng dao góc kép). 

   2.3.2. Sử dụng bằng cách xoay đầu dao. 

        Ta có thể thực hiện phay vát mép rãnh chữ T bằng 

phương pháp xoay đầu dao đi một góc (450) và tiến hành 

phay bằng dao phay trụ đứng (xem bài 29.5).    

2.4. Kiểm tra rãnh chữ T 

Hình 30.2.6. Đặt 
dao và phay vát mép 
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   Việc kiểm tra rãnh chữ T, dựa vào các kích thước trên 

rãnh để có các phương pháp kiểm tra thích hợp. Kiểm tra 

các kích thước bằng thước cặp, kiểm tra độ đồng tâm, độ 

cân tâm, vị trí tương quan giữa các rãnh bằng các loại 

dưỡng tương ứng và kiểm tra độ nhám.   

 3. Các dạng sai hỏng và biện pháp khắc phục 

 

 Các 

dạng 

sai 

hỏng 

Nguyên nhân Cách phòng ngừa và khắc 

phục 

1. Sai 

số về 

kích 

thước 

- Sai số khi dịch 

chuyển bàn máy 

- Hiệu chỉnh chiều 

sâu cắt sai 

- Chọn dao không 

đúng chiều rộng đối 

với dao phay cắt và 

đường kính đối với 

dao phay ngón, dao 

phay trụ đứng. 

- Do độ đảo của dao 

quá lớn 

- Không thường xuyên 

kiểm tra trong quá 

trình phay 

- Sai số do quá 

trình kiểm tra 

- Sử dụng chuẩn gá, gá 

kẹp và lấy dầu chính xác 

chi tiết gia công và xác 

định đúng lượng chuyển 

dịch của bàn máy.  

- Kiểm tra chiều rộng 

của dao phay đĩa, đường 

kính của dao phay ngón. 

- Độ đảo mặt đầu của dao 

phay đĩa và độ đảo hướng 

kính của dao phay ngón  

- Chọn dao phay rãnh chữ 

T có các thông số phù 

hợp với kích thước rãnh. 

- Khi gia công rãnh chữ 

T tiến hành cắt thử, đo 

thử,. 

- Xác định chính xác 

lượng dịch chuyển của 

bàn máy trên vành chia 

độ. 
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- Sử dụng dụng cụ kiểm 

tra và phương pháp kiểm 

tra chính xác. 

2. Sai 

số về 

hình 

dạng 

hình 

học 

- Sai hỏng trong quá 

trình gá đặt 

- Sự rung động quá 

lớn trong khi phay 

- Dao không đúng 

hình dạng, không 

đúng kỹ thuật. 

- Chọn chuẩn gá và gá 

phôi chính xác  

- Hạn chế sự rung động 

của máy, phôi, dụng cụ 

cắt. 

- Chọn dao đúng hình 

dạng, đúng chủng loại 

3. Sai 

số về 

vị trí 

tương 

quan  

- Gá kẹp chi tiết 

không chính xác, 

không cứng vững. 

- Lấy dấu, xác định 

vị trí đặt dao sai. 

- Không làm sạch mặt 

gá trước khi gá để 

gia công các mặt 

phẳng tiếp theo. 

- Sử dụng dụng cụ đo 

và đo không chính 

xác  

- Điều chỉnh độ côn 

khi gá kẹp phôi trên 

êtô hoặc dụng cụ gá 

không chính xác 

- Chọn chuẩn gá và cách 

phương pháp gá đúng kỹ 

thuật, kẹp phôI đủ chặt 

- Làm sạch bề mặt trước 

khi gá 

- Chọn dao có prôfin phù 

hợp giữa prôfin gia công 

và prôfin thiết kế. 

- Sử dụng dụng cụ đo, 

dưỡng đo chính xác. 

4. Độ 

nhám bề 

mặt 

chưa 

đạt 

- Dao bị mòn, các 

góc của dao không 

đúng. 

- Chế độ cắt không 

hợp lý 

- Hệ thống công nghệ 

- Kiểm tra chất lượng 

lưỡi cắt 

- Sử dụng chế độ cắt hợp 

lý 

- Gá dao đúng kỹ thuật, 

tăng cường độ cứng vững 
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kém cứng vững. công nghệ. 

4. Các bước tiến hành phay rãnh chứ T 

 

TT Bước công việc Chỉ dẫn thực hiện 

1.  Nghiên cứu bản vẽ - Đọc hiểu chính xác bản 

vẽ  

- Xác định được các kích 

thước rãnh chữ T, hình 

dạng, vật liệu của chi 

tiết. 

- Chuyển hoá các ký hiệu 

thành các kích thước gia 

công tương ứng. 

2  Lập quy trình công 

nghệ 

Nêu rõ thứ tự các bước gia 

công, gá đặt, dụng cụ cắt, 

dụng cụ đo, chế độ cắt và 

tiến trình kiểm tra 

3.  Chuẩn bị vật tư, thiết 

bị dụng cụ 

- Đầy đủ dụng cụ gá, dụng 

cụ đo kiểm, phôi và bảo hộ 

lao động 

- Đủ các loại dao phay: 

Dao phay cắt; dao phay trụ 

đứng; dao phay góc,. 

-  Dầu bôi trơn ngang mức 

quy định 

- Tình trạng máy móc làm 

việc tốt, an toàn 

4.  Phay rãnh vuông 

4.1. Gá lắp dao - Làm sạch trục, ống côn 

- Gá lắp dao chính xác 

trên trục đứng, (trục nằm) 

- Đường tâm dao vuông góc 
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với bàn máy 

- Độ đảo cho phép ≤ 0,02 

mm (giữa hai răng kề nhau) 

4.2. Gá phôi - Độ không vuông góc giữa 

mặt chuẩn gá và mặt phẳng 

ngang. 

- Hàm êtô song song với 

hướng tiến của dao  

 4.3. Phay - Điều chỉnh chế độ cắt 

hợp lý 

- Xác định chính xác vị 

trí cần phay  

- Đúng kích thước, độ 

vuông góc giữa 2 mặt bên 

so với mặt đáy.  

5.  Phay rãnh chữ T 

5.1. Gá lắp dao - Gá dao chính xác trên 

trục đứng 

- Đường tâm dao vuông góc 

với bề mặt cần gia công  

5.2. Phay rãnh chữ T - Chọn chế độ cắt phù hợp 

- Đúng kích thước, độ 

phẳng, độ cân đối giữa các 

mặt và các rãnh. 

6.  Phay vát cạnh - Sử dụng dao phay góc 

kép; góc đơn; dao phay trụ 

đứng,. 

- Góc vát 450 đúng kích 

thước và đối xứng qua tâm. 



59 
 

7.  Kiểm tra hoàn thiện -  Kiểm tra tổng thể chính 

xác 

- Thực hiện tốt công tác 

vệ sinh công nghiệp 

-  Giao nộp bán thành phẩm 

và sổ bàn giao ca đầy đủ. 

 


